CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO1               

    Mẩu số B 09-DN

489 Nguyễn Lương Bằng-LChiểu-ĐN    

   (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

              
     ngày 20/03/2006 của bộ trưởng BTC)        

thuyết minh báo cáo tài chính

quý 4 Năm 2014.
I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1-Hình thức sở hữu vốn :

· Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1, tiền thân là công ty Xây lắp điện 3.1, được thành lập theo QĐ số 158/2004/QĐ-BCN ngày 06/12/2004, của Bộ trưởng Bộ Công nhgiệp về việc chuyển công ty Xây lắp điện 3.1 thành công ty cổ phần Xây lắp điện 3.1. ngày 20/03/2006 công ty đổi tên thành công ty cổ phần Xây dựng Điện VNECO1, theo QĐ số 54 QĐ/XLĐ3.1 - HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây lắp điện 3.1.
· Công ty được sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Đà nẵng cấp giấy chứng nhận kinh doanh số 3203000512 lần thứ nhÊtt ngày ngày 31/12/2004 đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 02/03/2010.
· Trụ sở chính : Số 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

· Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận kinh doanh thay đổi lần thứ 3 ngày 02/03/2010 của công ty là : 30.000.000.000đ (Ba mươi tỷ đồng chẵn).

· Cơ cấu vốn tại thời điểm 30/09/2014.
                  Đối tượng góp vốn                                                             Tỷ lệ

· Tổng Công ty CP XD điện Việt nam                                               2.35%

· Cổ  đông khác 







97.65%

                                                                           Tổng cộng   :                   100%

2-Lĩnh vực kinh doanh:

3-Ngành nghề kinh doanh:
· Xây lắp các công trình hệ thống lưới điện, trạm biến áp điện đến 500kV và các công trình nguồn điện, xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng , công trình giao thông, thuỷ lợi, viển thông, văn hoá thể thao sân bay bến cảng;

· Sản xuất thiết bị phụ kiện;

· Khai thác và kinh doanh cát, đá, sỏi và các chủng loại vật liệu xây dựng khác;

· Kinh doanh và phát triển nhà và hạ tầng kỷ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới;

· Kinh doanh xuất nhập khẩu : Vật tư, thiết bị điện,vật liệu xây dựng , thiết bị phương tiện vận tải, xe máy thi công, vận tải hàng hoá ;

· Sửa chửa xe máy thi công và phương tiện vận tải.;

· Chế tạo kết cấu thép, các sản phẩm cơ khí và mạ kẻm

· Sản xuất các sản phẩm bê tông;

· Kinh doanh xăng dầu;

· Đầu tư nhà máy điện độc lập và sản xuất kinh doanh điện;

4-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính :

II/ Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :
1-Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc tại ngày 31 tháng 12)

2-Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đơn vị tiền tệ sử dụng để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính là đồng Việt nam(VNĐ)

III/ Chuẩn mưc và chế độ kế toán áp dụng:
1- Chế độ kế toán áp dụng: 

Công ty thực hiện công tác kế toán theo chế độ kế toán Việt nam, bao gồm : Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Và thông tư 244/2009/ TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp.

2-Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

Công tác kế toán và lập báo cáo tài chính của công ty được thực hiện theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam bao gồm : Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 ,quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 của Bộ trưởng  Bộ tài chính ; Quyết định 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ trưởng  Bộ tài chính; thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002; thông tư số 105/2003TT-BTC ngày 04/11/2003;thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2003 của Bộ tài chính về việc hướng dẩn các chuẩn mực kế toán Việt nam.


3-Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán vi tính trên máy.
IV/ Các chính sách kế toán áp dụng :
1-Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền:
· Các khoản tiền được ghi nhận trong báo cáo tài chính bao gồm: Tiền mặt , tiền gửi thanh toán tại các ngân hàng, tiền đang chuyển đảm bảo đã được kiểm kê đầy đủ.

· Nguyên tắc xác định các khoản tương tiền : Các khoản tương tiền được phản ánh trong  báo cáo tài chính là các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn. Công ty đang nắm giữ có thời gian đáo hạn nhỏ hơn hoặc bằng 3 tháng kể từ ngày Công ty đầu tư.

· Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra Việt nam đồng:Theo thuyết minh số V.6.
2-Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
· Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho 

: Phản ánh và ghi chép theo nguyên tắc giá gốc.

· Phương pháp xác định hàng tồn kho cuối kỳ 
: Bình quân gia quyền.

· Phương pháp hạch toán hành tồn kho 

: Kê khai thường xuyên.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
· Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá và hao mòn luỹ kế. 
· Nguyên tắc hạch toán tài sản cố định 

: Tài sản cố định của Công ty được ghi chép theo nguyên tắc giá gốc (Nguyên giá).

· Phương pháp khấu hao tài sản cố định : 

-  Theo phương pháp đường thẳng hầu hết toàn bộ tài sản của Công ty, theo phương pháp sản lượng đối với một số tài sản đặc thù của máy thi công trong ngành. Tỷ lệ khấu hao áp dụng phù hợp với chế độ quản lý , sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định phù hợp với Quyết định số 203 ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ tài chính.

4- Nguyên tắc ghi nhận khấu hao bất động sản đầu tư:
5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
· Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay : Chi phí đi vay phát sinh trong quá trình đầu tư được chuẩn hoá theo chuẩn mực số 16 -Chi phí đi vay.

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí di vay:

· Chi phí trả trước,  chi phí khác 

· Chi phí sửa chửa lớn được trích nhằm dảm bảo ổn định giá thành các kỳ trong năm tài chính, căn cứ vào kế hoạch sửa chửa lớn được duyệt, cuối năm tài chính nếu số trích trước lớn hơn chi phí thực tế phát sinh thì chênh lệch trích thừa được hoàn nhập giảm chi phí trong năm.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
· Chi phí phải trả : Ghi nhận các khoản chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. nhưng thực tế chưa phát sinh.

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: 

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu : 

· Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

· Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

· Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

· Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu.
Doanh thu hợp đồng xây lắp được ghi nhận theo giá trị khối lượng thực hiện căn cứ vào biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành, phiếu giá được xác định giữa chủ đầu tư với Công ty, hoá đơn tài chính đã được lập và được khách hàng chấp nhận thanh toán theo đúng hướng dẫn tại chuẩn mực kế toán số 15.

Doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác được xác định phù hợp với chuẩn mực kế toán số 14.

12-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.
13-  Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

· Thuế GTGT: Công ty thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

· Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: Được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.


Việc xác định thuế thu doanh nghiệp của công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tuỳ thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.
· Các loại thuế, phí khác tực hiện theo quy định về thuế, phí hiện hành của nhà nước.

V/ Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối :
   Đơn vị tính : Đồng VN

01- Tiền :                                                                 31/12/14                    01/01/14
Tiền mặt tại quỹ                                                     25 636 066   

44 728 530


Tiền gửi ngân hàng                                               380 486 623
   4 543 923 354

Cộng                                                                     406.122.689         4 588 651 884

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :         31/12/14                    01/01/14
Đầu tư tài chính ngắn hạn 

:
 10 526 000 000         1 300 000 000

Cộng





:
 10 526 000 000         1 300 000 000
03-Các khoản thu ngắn hạn khác     :                   31/12/14                    01/01/14
Phải thu Tcty CPXD Điện VN             :               
                                            Phải thu khác                                        :              866 632 295
      
871 677 326    
Cộng
     :              866 632 295               871 677 326    
04- Hàng tồn kho                                :                    31/12/14                  01/01/14
Nguyên liệu, vật liệu                            :                  20 138 922

        143 003 836
Công cụ, dụng cụ                                 :                    3 313 782        
  40 845 659
Chi phí SXKD dở dang                       :                 942 204 963            4 160 738 866
Cộng giá gốc hàng tồn kho                  :                965 657 667  

     4 344 588 361
* Gía trị ghi sổ của hàng hoá tồn kho dùng để thế chấp cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:............

* Gía trị hoàn nhập giảm giá hàng tồn kho trong năm :.......

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẩn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tông kho :.............

05-Thuế và khoản phải thu nhà nước :                31/12/14                    01/01/14
Thuế thu nhập cá nhân


:
06- Phải thu dài hạn nội bộ 
  
:

· Cho vay dài hạn nội bộ :

· ......................................

· Phải thu dài hạn nội bộ khác 
:  

Cộng :

07- Phải thu dài hạn khác 

:

· Ký quỷ , ký cược dài hạn 

:

· Các khoản tiền nhận uỷ thác 
:

· Cho vay không có lãi  

:

· Phải thu dài hạn khác 

:

                                         Cộng :

08-Tăng , giảm tài sản cố định hữu hình :
	Khoản mục
	Nhà cửa VKT
	mmTBÞ
	PTvận tải
	TBDCQlý
	Tổng cộng

	Ngiá TSCĐ hữu hình
	 
	 
	 
	 
	 

	Tại ngày 01/01/2014
	1.888.674.558
	8.544.772.795
	5.845.415.657
	50.000.000
	16.328.962.009     

	Tăng: -Mua trong kỳ:
	 
	
	
	
	

	  ĐTXDCB hoàn thành
	 
	
	
	
	

	Tăng khác
	 
	
	
	
	

	Giảm trong kỳ:
	
	
	
	
	

	Thanh lý
	 
	      3 544 437 439
	      4 433 840 155
	
	      7 978 277 594

	Giảm khác
	 
	
	
	
	

	Tại ngày 31/12/2014
	1.888.674.558
	      5 000 434 355
	      1 411 575 502
	50.000.000
	      8 350 684 415

	Gía trị hao mòn luỹ kế
	 
	 
	 
	 
	 

	Tại ngày 01/01/2014
	1.550.069.978
	6.821.430.042
	5.068.492.536
	29.166.669
	13.469.159.225

	Khấu hao trong kỳ :
	        57 566 008
	        257 757 896
	        119 678 785
	         12 500 000
	        447 502 689

	Tăng khác
	
	
	
	
	

	Chuyển sang bất động sản đầu t​ư
	
	
	
	
	

	Thanh lý nh​ợng bán
	
	      2 877 427 390
	      4 433 840 155
	
	      7 311 267 545

	Giảm khác
	
	
	
	
	

	Tại ngày 31/12/2014
	   1 607 635 986
	4.201.760.548
	754.331.166
	41.666.669
	               6 605 394 369

	Gía trị còn lại của TSCĐ Hữu hình
	
	
	
	
	

	Tại ngày 01/01/2014
	388.604.580
	1.723.342.753
	777.022121
	20.833.331
	2.859.802.784

	Tại ngày 31/12/2014
	             281.038.572 
	798.673.807
	657.244.336
	8.333.331
	1.745.290.046


-Gía trị còn lại cuối năm của TSCĐ Hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

-Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng còn sử dụng :

-Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý : 

-Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

09-Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính 
:

10-Tăng giảm TSCĐ vô hình 

:




§vt: ®
	KHOẢN MỤC
	Quyền sử dụng đất
	Tổng cộng

	Nguyên giá
	
	

	Tại ngày 01/01/2014
	1.350.000.000
	1.350.000.000

	Tại ngày 31/12/2014
	1.350.000.000
	1.350.000.000

	Giá trị hao mòn luỹ kế
	
	

	Tại ngày 01/01/2014
	0
	0

	Tại ngày 31/12/2014
	0
	0

	Giá trị còn lại
	
	

	Tại ngày 01/01/2014
	1.350.000.000
	1.350.000.000

	Tại ngày 31/12/2014
	1.350.000.000
	1.350.000.000


11-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:            31/12/14                    01/01/14
· Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang :

Trong đó (Những công trình lớn )
         Cộng  




:

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư 
:            31/12/14                    01/01/14
13- Đầu tư dài hạn khác   
          :             31/12/14                    01/01/14
· Đầu tư dài hạn khác  

:   
      75 014              2 700 690 730
· Cho vay dài hạn
   

:

Cộng                      :  
     75 014              2 700 690 730
14- Chi phí trả trước dài hạn            :              31/12/14                    01/01/14
Chi phí trả trước dài hạn 

 
:        189 270 633              357 074 522
Chi phí cho giai đoạn triển khai không
đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình. 

                          Cộng             
:     189 270 633              357 074 522
15-Vay và nợ ngắn hạn               :         31/12/14                    01/01/14
Vay NHạn NH Đầu tư & Phát triển        :      
                   
Vay NHạn NH - TM CP An Bình           :       

Vay ngắn hạn - Đối tượng khác              :                        

                                   Cộng
                :     
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:         31/12/14                    01/01/14
· Thuế giá trị gia tăng
:   1 098 932 410           1 004 804 326     
· Thuế thu nhập doanh nghiệp 
:                      0

          0
· Thuế thu nhập cá nhân 
:                      0                                 0                 
· Thuế nhà đất và tiền thuê đất : 
                       0

        0
· Các loại thuế khác :








· Các khoản phí , lệ phí và các                     

khoản phải nộp khác 
:
Cộng
:  1 098 932 410           1 004 804 326     
17- Chi phí phải trả:           31/12/14                    01/01/14
	Trích trước chi phí công trình (*)
	4 508 411 370
	 
	4 795 242 887 

	                  Cộng                           
	4 508 411 370
	 
	4 795 242 887 



18-Các khoản phải trả, 

 
phải nộp ngắn hạn khác 
  
:           31/12/14                    01/01/14

Kinh phí công đoàn


:         -18 602 713              208 044 612

Bảo hiểm xã hội



:        144 839 145               450 774 943

Phải trả TCTy CP XD Điện VN

:        227 727 526
             397 192 248

Các khoản phải , phải nộp khác

:
    -100 317
               25 216 704



Cộng



:        353 863 641
         1 081 228 507
19-Phải trả dài hạn nội bộ 


:                31/12/14                    01/01/14
Phải trả dài hạn nội bộ khác:              
20-Vay và nợ dài hạn 
:                31/12/14                    01/01/14
a.Vay dài hạn ngân hàng
NH TMCP ĐT-PT VN CN Hải Vân
:

NH TMCP An Bình CN Đà Nẵng
:

b.Dự phòng trợ cấp mất việc làm
:

                       Cộng
:
21-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả :

a* Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
  :                31/12/14                    01/01/14
Thu nhập thuế TNDN hoản lại liên quan

đến khoản lổ tính thuế chưa sử dụng:

Tổng chi phí thuế TNDN hoản lại
 :
b* Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
 :  
22-Vốn chủ sở hữu :
a*-Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu :
	Chỉ tiêu
	Vốn đầu tư của chủ sở hửu
	Thặng dư vốn cổ phần
	Cổ phiếu quỹ
	Quỹ dự phòng tài chính
	Quỹ ĐTPT
	Quỹ khen thưởng phúc lợi
	Lợi nhuận chưa phân phối
	Tổng cộng

	01/01/2013
	30 000 000 000
	111 973 829
	(436 450 000)
	 324 032 368
	1 131 772 903
	    52 412 399
	( 10 534 250 168)
	20 649 491 331

	Lãi trong năm trước
	
	
	
	
	
	
	744 225 931
	744 225 931

	Giảm khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	31/12/2013

01/01/2014
	30 000 000 000


	111 973 829
	(436 450 000)
	 324 032 368
	1 131 772 903
	    52 412 399
	( 9 790 024 237)
	21 393 717 262

	Lãi trong năm nay
	    
	
	
	
	
	   29 199 672
	     4 516 244 249
	4 545 443921

	Giảm  khác
	
	
	
	
	
	   81 412 399
	
	   81 412 399

	31/12/2014
	30 000 000 000
	111 973 829
	(436 450 000)
	 324 032 368
	1 131 772 903
	         199 672
	-5 273 779 988
	25 857 748 784


Số liệu về phân phối lợi nhuận là số dự kiến phân phối để trình Đại hội cổ đông thông qua.

b* Chi tiết vốn Đầu tư của chủ sở hữu đến 



31/12/14                    
· Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện  Việt nam VNECO  :   2.35%

· Các cổ đông khác      





: 97.65%





Cộng 




:   100%
c* Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận      :   






       31/12/14                    01/01/14
- Vốn đầu tư của chủ sở   

+Vốn góp đầu năm                  :        30.000.000.000        30.000.000.000 

+Vốn góp tăng trong năm        :       


 

+Vốn góp giảm trong năm

+Vốn góp cuối năm                 :        30.000.000.000        30.000.000.000       
-Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d*Cổ tức 

-Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm   /    /  

+  Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông  : 

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi         :
-Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi luỹ kế chưa được ghi nhận 

đ*Cổ phiếu 




            31/12/14                    01/01/14
1-Số lượng cổ phiếu được phát hành       
3.000.000

      3.000.000

2-Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và                                          

góp vốn đầy đủ




3.000.000

      3.000.000

-Cổ phiếu thường 



3.000.000

      3.000.000

3-Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 
2.956.355
                 2.956.355
-Cổ phiếu thường :
            

3.000.000
                 3.000.000

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :           10.000

            10.000
e* Các quỹ của doanh nghiệp 

   :

· Quỹ đầu tư phát triển                     :  1.131.772.903              1.131.772.903                   

· Quỹ dự phòng tài chính                 :     324.032.368                 324.032.368          

· Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu         
                       Cộng :


      1.455.805.271              1.455.805.271             
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:

g* Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

23-Nguồn kinh phí :
24-Tài sản thuê ngoài : 



    31/12/14                    01/01/14
VI-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày

 trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh : 









Đơn vị tính :Đồng Việt nam 






                         Quý 4/2014                Quý 4/2013        
25-Tổng DT -BH và CCDVỤ(MÃ số 01):                    
Doanh thu hoạt động xây lắp                    :      13 490 702 735       12.158.839.006
Doanh thu cung cấp dịch vụ                     :
                                     Cộng                    :      13 490 702 735       12.158.839.006  
26-Các khoản giảm trừ DThu (Mã số 03):     Quý 4/2014                Quý 4/2013                 
Trong đó 
:

-Chiết khấu thương mại
:


-Giảm giá hàng bán       
:           

                                       77.068.879  
-Hàng bán bị trả lại         
:

-Thuế GTGT Phải nộp( phương pháp trực tiếp):

-Thuế tiêu thu đặc biệt :

-Thuế xuất khẩu :

27-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10) :






    Quý 4/2014                Quý 4/2013          
Trong đó :

- DT thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá :          13 490 702 735     12.081.770.127
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ 
   :

28-Gía vốn hàng bán (Mã số 11) :

     Quý 4/2014                Quý 4/2013 
Giá vốn hàng bán



             10 635 057 525      10.657.944.421
29-Dthu hoạt động tài chính (Mã số 21)
     Quý 4/2014                Quý 4/2013           
Doanh thu hoạt động tài chính    
                 111 300 360              69.923.960
30-Chi phí tài chính (Mã số 22):
                 Quý 4/2014                Quý 4/2013           
Chi phí tài chính     


                     4 349 195            (88.280.958)
31-Chi phí TNCThuế hiện hành(Mã số 51)     Quý 4/2014                Quý 4/2013          
-Chi phí thuế thu nhập DN tính trên thu nhập         

chịu thuế năm hiện hành ,bù lổ trong 5 năm :                                         
-Đchỉnh CP-thuế TNDN của các năm

 trước vào CP-thuế TN hiện hành năm nay

Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành :                         
                    
32- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Mã số 52)     Quý 4/2014                Quý 4/2013           
- Chi phí thuế TNDN phát sinh từ các khoản 

chênh lệch tạm thời phải chịu thuế 

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ 

việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại

-Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các

khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các                                 1.594.882.695
khoản lổ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng  
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ

việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tổng chi phí thuế thu nhập DN Hoãn lại :                                       1.594.882.695
33.Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:     Quý 4/2014             Quý 4/2013           
Chi phí nguyên vật liệu   

   :    4 025 392 833

  2 765 205 736
Chi phí nhân công    

   :    5 736 802 754        6 327 642 684

Chi phí máy thi công       

   :       239 544 293           435 426 735

Chi phí khấu hao      

   :        76 545 456            338 826 735 

Chi phí dịch vụ mua  ngoài       

   :      344 768 094            514 591 691 

Chi phí bằng tiền khác       

   :      631 450 581            756 195 482


Cộng

   : 11 054 504 011       11 137 889 063  

     
VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục




trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ
   
34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm vững nhưng không được sử dụng  

a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên      Cuối kỳ                     Đầu kỳ
 quan trực tiếp hoặc không qua nghiệp vụ cho

 thuê tài chính :

+ Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu

+Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo

+ Tổng giá trị mua hoặc thanh lý 

+ Phần giá trị mua hoặc thanh lý được toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền

+ Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có  trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý 

+ Phần giá trị tài sản (tổng hợp theo từng loại tài

sản) và nợ phaỉ trả không phải là tiền và các khoản

tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị 

kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ

c-Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và 

tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ

 nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế 

của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh

 nghiệp phải thực hiện 

VIII- Những thông tin khác:

1- Những khoãn nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:............................

3-Thông tin về các bên liên quan:.........................................................................

4- Trình bày tài sản doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận ( theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý ) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận "(2):.......

5-Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của niên độ kế toán trước):....................................................................................................................

6-Thông tin về hoạt động liên tục:........................................................................

7-Những thông tin khác (3):.................................................................................







Đà nẵng,  ngày       tháng       năm  2015 
   Người lập 

      kế toán trưởng

            giám đốc

    (Ký, họ tên) 

                        (Ký, họ tên) 

              (Ký, họ tên, đóng dấu)
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